CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện: 4 tuần, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 18/12/2020
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	(a)
	(b)
	(c)

	Lĩnh vực phát triển vận động

	- MT 3: Trẻ biết:  Bật xa tối thiểu 50cm.(CS1)

- MT 29:Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh

- MT 9: Trẻ biết: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m). (CS11)

- MT 13: Trẻ biết bò qua 5,7 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m đúng yêu cầu.
- MT 16: Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động

- MT31: Trẻ nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm.(CS21)

- MT32: Biết  và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm.(CS22)

	- Bật nhảy bằng cả 2 chân; Bật liên tục vào 5- 7 vòng; Bật xa 40- 50cm; Bật tách khép chân qua 7 ô; Bật qua vật cản;

- Luyện tập một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh
- Đi thăng bằng  trên ghế thể dục (2m

 x 0,25m x 0,35m); Đi trên dây

 (dây đặt trên sàn); Đi nối bàn

 chân tiến, lùi; Đi bằng mép ngoài

 bàn chân; Đi thay đổi hướng theo

 hiệu lệnh; Đi thay đổi tốc độ theo

 hiệu lệnh; Đi khuỵu gối
- Bò dích dắc qua 7 điểm; Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m

- Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6 m
- Tung bóng lên cao và bắt bóng

- Tung, đập bóng tại chỗ, đi và đập bắt bóng

-  Ném xa, Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 tay

- Chuyền bắt bóng qua đầu và chân

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm như sử dụng những vật sắc nhọn đánh nhau, cào, cấu bạn...., những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng như dao, kéo; những mảnh cốc thủy tinh , mảnh gương bị vỡ...
- Nhận ra một số việc làm có thể gây nguy hiểm đối với bản thân và người xung quanh.

- Biết một số việc làm có thể gây nguy hiểm như đánh nhau, tắm sông, hồ, cắm ổ điện, sờ vào đường dây điện, chơi gần khu vực bếp ga, nghịch dao, kéo... và không làm những việc gây nguy hiểm đó.
	- Hoạt động học: 

* Thể dục: 

- VĐCB: Bật xa 40-50 cm

- Hoạt động vệ sinh, lao động tự phục vụ, hoạt động mọi lúc mọi nơi: 

+ Hoạt động ăn: biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn

+ Giáo dục trẻ cách vệ sinh thân thể và cách phòng bệnh

+ Không vứt rác bừa bãi giữ vệ sinh môi trường

+ Dạy trẻ cách ăn mặc quần áo phù hợp thời tiết
- Hoạt động học: TD:  Đi trên ghế băng có mang vật trên tay

- Hoạt động học: 

VĐCB: Bò chui qua cổng 
- Hoạt động học: 

* Thể dục: 

-VĐCB: đập bóng xuống sàn và bắt bóng bằng 2 tay

- Hoạt động ngoài trời: Trò chơi vận động: Chuyền bóng, 
- Hoạt động mọi nơi: Cho trẻ nhận biết những vật nguy hiểm như dao, kéo, đồ chơi sắc nhọn...

+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết an toàn...

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Giáo dục trẻ không chơi những đồ chơi nguy hiểm, những vật dụng có thể gây thương tích cho bản thân và người xung quanh

+ Cho trẻ xem tranh ảnh về những việc làm có thể gay nguy hiểm như tắm ao, hồ khi không có người lớn, cắm ổ điện...

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	- MT 61: Trẻ biết tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.(CS105)

- MT 55: Trẻ có thể kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống.(CS98)
- MT 67: Trẻ chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối trụ, khối chữ nhật theo yêu cầu.(CS107)

- MT60: Trẻ có thể nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. (CS104)


	- Tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm

- Tên goi, công cụ, sản phẩm của nghề, các hoạt động và ý nghĩa các nghề phổ biến, nghề truyền thống ở địa phương
- Nhận biết, gọi tên  khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.

- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

- Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau.
- Đếm trong phạm vi 10, đếm theo khả năng,

- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10 nhận biết chữ số trong phạm vi 10; 

- Ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, số điện thoai, biển số xe, ..)


	- Hoạt động học: *LQV To¸n

Tách nhóm có 6 đối tượng bằng các cách khác nhau

- Hoạt động hoc: KPXH: Trò chuyện với trẻ về công việc của bác nông dân, tìm hiểu nghề bác sĩ.
- Trò chuyện buổi sáng: Ngày 20/11 , quan sát tranh, trò chuyện chủ đề: bác nông dân.
- Hoạt động chơi ở góc phân vai, góc sách: 

Chơi “Cô giáo – Học sinh”,b¸c cấp dưỡng, bán hàng, bác sĩ, mua hoa tặng cô giáo.

Xem tranh ảnh về các hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam, làm tranh về chú bộ đội
+ Làm sách tranh về cô giáo, các món quà tặng cô giáo.
- Hoạt động ngoài trời:

+ Quan sát và trò chuyện về công việc của bác nông dân, quan sát công việc của người làm vườn.

Tham quan cánh đồng lúa. Trò chuyện, xem tranh ảnh về ngày thành lập quân đội nhân dân VN

- Hoạt động học: NB, phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
- Hoạt động học: LQV Toán:

 Đếm và tạo nhóm đối tượng có số lượng 7, nhận biết số 7.

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	- MT 73: Trẻ hiểu một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi.(CS 63)

- MT 91: Trẻ biết đọc biểu  cảm bài thơ, bài ca dao

- MT 103:Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.(CS91)

- MT 92: Trẻ thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.(CS79)

 - MT 75;Trẻ nghe hiểu nội dung truyện,thơ, đồng dao ca dao phù hợp với độ tuổi.(CS64)


	- Hiểu và nói được các từ khái quát, từ trái nghĩa chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi sau khi được xem tranh, vật thật, mô hình...

- Giải nghĩa được một số từ với sự giúp đỡ của người khác 

- Đoc thơ, ca dao
- Nhận biết được chữ cái tiếng Việt trong sinh hoạt và trong hoạt động hàng ngày.

- Biết rằng mỗi chữ cái đều có tên, hình dạng khác nhau và cách phát âm riêng.

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm đúng các âm đó.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa chữ cái và chữ số.

- Thích đọc những chữ cái đã biết trong bảng chữ cái ở môi trường xung quanh.
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đối, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	- Trò chuyện buổi sáng: Xem tranh ảnh và trò chuyện về ngày 20/11, nghề bác sĩ.
+ Hỏi trẻ kể về những hoạt động mà trẻ thấy trong ngày 20/11. Ngày hội của các thầy cô

- Hoạt động học:  VĂN HỌC:

Th¬ “Ngày 20/11”, Thơ “Làm bác sĩ” 

- Hoạt động học: 
*LQCC: I,t,c.

- Hoạt động học: Đọc từ dưới tranh theo cô

- Hoạt động theo ý thích, mọi lúc mọi nơi: Tìm chữ cái đã biết trong bảng chữ cái theo sở thích và khả năng

- Hoạt động ở góc sách: chơi trò chơi chữ cái, tìm chữ cái trong chuyện tranh...
- Hoạt động theo ý thích: 

+ Nghe đọc truyện/thơ. Ôn lại bài hát, bài thơ, bài đồng dao.

+ Xem băng đĩa những bài thơ truyện mẫu giáo trong chủ đề

	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

	- MT 145: Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động phù  hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc.(CS101)

- MT 154: Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của mình
- MT 148: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé , dán, xếp hình để tạo thành bức tranh cá màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

- MT 146: Hát đúng giai điệu, bài hát trẻ em.(CS 100)
- MT 144: Trẻ nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc.(CS99)

- MT 147: Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.(CS102).


	- Thể hiện cảm xúc, thái độ, tình cảm và vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu, nhanh, chậm, phối hợp.

- Đặt tên cho sản phẩm của mình
- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

- Lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	- Hoạt động học: 

+ Dạy vận động:" Cô và mẹ"

+ TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật

- Hoạt động chơi ngoài trời: 

+ Vẽ hoa tặng cô. Vẽ hình trên cát
- Hoạt động ở góc nghệ thuật:

+ Làm bưu thiếp tặng cô, vẽ hoa tặng cô, tô màu xé dán, cắt dán laàm một số đồ dùng dụng cụ của nghề

- Hoạt động hoc: 

* Tạo hình: Nặn một số sản phẩm của nghề nông

- Hoạt động chơi ở góc nghệ thuật:

+ Tô màu, xé, dán, cắt: làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề nông , chơi với đất nặn.
- Hoạt động học: 

+ Dạy Hát “Lớn lên cháu lái máy cày”, “Cháu yêu cô chú công nhân”
+ Chơi ở góc nghệ thuật:

 Hát lại hoặc biểu diễn các bài hát đã biết thuộc chủ đề; chơi các dụng cụ âm nhạc và phân biệt âm thanh khác nhau

- Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chú bộ đội, chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt âm thanh khác nhau.
-  Góc tạo hình: 

+ Tô màu, xé, dán, cắt: làm một số đồ dùng, dụng cụ của một số nghề.

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

	MT122: Trẻ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp hoạn nạn khó khăn. (CS45)

- MT 142: Trẻ thực hiện một số qui định ở gia đình và nơi công cộng.

	- Yêu mến, quan tâm đến mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn

- Khi thấy bạn cần sự giúp đỡ, chủ động đến giúp đỡ bạn

- Khi bạn hay người lớn yêu cầu sự giúp đỡ sẽ nhiệt tình đến giúp đỡ nhau.
- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng 

-  Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ

- Trật tự khi ăn, khi ngủ

-  Đi bên phải lề đường

	- Hoạt động học: PTTC và KNXH:

Bé yêu cô.
- Hoạt động ăn: 

+ Rèn nề nếp cho trẻ trong khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm ra bàn...

- Hoạt động ngủ: 

+ Không nói chuyện trong khi ngủ, ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc,

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 

+ Yêu cầu trẻ thực hiện các quy định của lớp, của trường và nơi công cộng khi trẻ đến


Kế hoạch tuần 12: NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO 20/11 

	   Thứ           

Hoạt động
	Thứ 2

(23/11)
	Thứ 3

(24/11)
	Thứ 4

(25/11)
	Thứ 5

(26/11)
	Thứ 6

(27/11)

	Đón trẻ

-

Chơi theo ý thích

-

Thể dục sáng

-

Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp; Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Thể dục sáng: (Tập theo đĩa nhạc).

Tập kết hợp bài: “Chú bộ đội”

+ Đtác hô hấp: 2 tay thả xuôi xuống,đưa tay ra trước bắt chéo ngực

+ Đtác tay:Hai tay thay nhau đưa  thẳng lên cao(2- 8)

+ Đtác chân: Đưa một chân ra trước lên cao.(2-8)

+ Đtác bụng: Nghiêng người sang 2 bên(2-8)

+ Đtác bật: Bật luôn phiên chân trước chân sau. (2-8)
+ Hồi tĩnh: Con công
- Điểm danh trẻ tới lớp.
-  Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, ngày 20/11  
- Trò chuyện chủ đề

	Hoạt động học
	* Thể dục: 

- VĐCB: Bật xa 40-50 cm

-TCVĐ: Lăn bóng.
	*LQ VĂN HỌC:

Thơ “Ngày 20/11”
	*PTTC $ KNXH:
     Bộ yêu cụ
	*LQV Toán
Tách nhóm có 6 đối tượng bằng các cách khác nhau

	*GD Âm nhạc:

- Dạy vận động:" Cô và mẹ"
- Nghe hát: Bông hồng tặng cô

- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật

	Hoạt động ngoài trời

	1: Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết, thiên nhiên, dạo chơi sân trường, ngắm vườn hoa.quan sát công việc của các cô giáo, cấp dưỡng.

- Vẽ hoa tặng cô.

2: Trò chơi vận động:

- TC vận động: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây.Tìm đúng nhà, Thỏ tìm chuồng.

3: Chơi tự do:

- Chơi tự do: với nước, cát; vẽ trên sân.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Hoạt động góc.
	Góc đóng vai:
- Chơi “Cô giáo – Học sinh”,bác cấp dưỡng, bán hàng: mua hoa tặng cô giáo.

Góc xây dựng: Xây dựngkhu văn phòng làm việc của các cô, các khuôn viên vườn hoa, ghép các món quà tặng cô giáo.

Góc sách:  Xem tranh ảnh về các hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam

+ Làm sách tranh về cô giáo, các món quà tặng cô giáo.

Góc nghệ thuật:.

- Làm bưu thiếp tặng cô ngày 20/11.Vẽ hoa tặng cô. 
Múa hát các bài hát về cô giáo trường mầm non: Cô và mẹ, bàn tay cô giáo.

Góc khoa học- toán:  Chơi hình vuông, tam giác, hình tròn, chữ nhật.Thực hành nhận biết chữ số 6 và số lượng trong phạm vi 6.

Chăm sóc cây cảnh, hoa.

	Hoạt động ăn 
	- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

+ Đi vệ sinh, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

+ Một số trẻ làm nhiệm vụ trực nhật rửa tay trước và giúp cô bày bàn ăn, chuẩn bị chỗ ngủ.

	Hoạt động ngủ
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ thoáng mát, có đủ chiếu, gối...

+ Tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc

	Hoạt theo ý thích
	- Cho trẻ sử dụng quyển sách bé làm quen với toán,

- Trang trí lớp học chào mừng ngày 20-11

-  Trò chuyện về cô giáo, ngày nhà giáo Việt nam. kể chuyện về cô giáo.

- Xem băng hình về các hoạt động của cô giáo.

- Hoạt động góc theo ý thích của bé.

- Biểu diễn văn nghệ múa hát tặng cô nhân ngày 20-11

- Làm Album về cô giáo.

- Chơi trò chơi Kildmart trên máy. Nhận xét, nêu gương cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ chuẩn bị về.
- trao đổi vơi phụ huynh về tình hình của trẻ


Kế hoạch tuần 13: NGHỀ SẢN XUẤT 

	     Thứ         

Hoạt động
	Thứ 2

(30/11)
	Thứ 3

(1/12)
	Thứ 4

(2/12)
	Thứ 5

(3/12)
	Thứ 6

(4/12)

	Đón trẻ

-

Chơi theo ý thích

-

Thể dục sáng

-

Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.

 - Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Thể dục sáng: (Tập theo đĩa nhạc).

Tập kết hợp bài: “Chú bộ đội”

+ Đtác hô hấp: 2 tay thả xuôi xuống,đưa tay r trước bắt chéo ngực

+ Đtác tay:Hai tay thay nhau đưa  thẳng lên cao(2- 8)

+ Đtác chân: Đưa một chân ra trước lên cao.(2-8)

+ Đtác bụng: Nghiêng người sang 2 bên(2-8)

+ Đtác bật: Bật luôn phiên chân trước chân sau. (2-8)

+ Hồi tĩnh: Con công
- Điểm danh trẻ tới lớp.

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về cô, chú công nhân, nông dân, thợ thủ công.

- Cùng trẻ trò chuyện về các nội dung của chủ đề, nghề sản xuất.

- Trẻ hoạt động theo ý thích.

	Hoạt động học
	* Thể dục: 

-VĐCB: Đi trên ghế băng có mang vật trên tay

-TCVĐ: Thi hái quả
	*LQCC:
 I,t,c.
	*KPXH: trò chuyện về công việc của bác nông dân
	* Tạo hình: Nặn một số sản phẩm của nghề nông

	*GD Âm nhạc:

-  Hát “Lớn lên cháu lái máy cày”

- Nghe hát: Hạt gạo làng ta. 

- Trò chơi: Tai ai tinh

	Hoạt động góc.
	Góc đóng vai: Đóng vai gia đình, bán hàng, lớp học của cô giáo, bác sĩ.
Góc xây dựng/Xếp hình: Xây công vien, lắp ghép các dụng cụ một số nghề. Xếp nhà máy, làm vườn, doanh trại nhân dân.

Góc nghệ thuật:

 Hát lại hoặc biểu diễn các bài hát đã biết thuộc chủ đề; chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

- Tô màu, xé, dán, cắt: làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề nông , chơi với đất nặn.

Góc sách học tập- sách:

+ Làm sách tranh về nghề, xem sách tranh truyện liên quan chủ đề. Tô màu tranh nghề. chơi trò chơi chữ cái, tìm chữ cái đã học trong chuyện tranh...
Góc khoa học/Thiên nhiên: Trò chơi học tập: phân biệt các hình, khối vuông, khối chữ nhật.

	Hoạt ngoài trời
	1: Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát và trò chuyện về công việc của bác nông dân, quan sát công việc của người làm vườn.

Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi… Tham quan cánh đồng lúa.

- Nghe kể chuyện/đọc thơ/hát liên quan đến chủ đề.

2: Trò chơi vận động:

- Trò chơi: Cáo ơi ngủ à, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây.Người làm vườn, Thợ gốm Bát Tràng.

- Chơi vận động: Thi “Ai nhanh, khéo tay”, (Các trò chơi dân gian; chơi theo ý thích.) Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên.

3: Chơi tự do:

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	Hoạt động Ăn 
	- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

+ Đi vệ sinh, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

+ Một số trẻ làm nhiệm vụ trực nhật rửa tay trước và giúp cô bày bàn ăn, chuẩn bị chỗ ngủ.

	Hoạt động ngủ
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ thoáng mát, có đủ chiếu, gối...

+ Tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc

	Hoạt theo ý thích
	- Sử dụng sách bé làm quen chữ cái, làm quen toán. Vận động nhẹ, ăn quà chiều.

- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn.

- Nghe đọc truyện/thơ. Ôn lại bài hát, bài thơ, bài đồng dao.

- Xếp đồ chơi gọn gàng/biểu diễn văn nghệ.

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan cuối tuần.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.


	Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ chuẩn bị về.



Kế hoạch tuần 14: NGHỀ BÁC SĨ 
	   Thứ               
Hoạt động
	Thứ 2

(7/12)
	Thứ 3

(8/12)
	Thứ 4

(9/12)
	Thứ 5

(10/12)
	Thứ 6

(11/12)

	Đón trẻ

-

Chơi theo ý thích

-

Thể dục sáng

-

Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.

 - Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Thể dục sáng: (Tập theo đĩa nhạc).TËp kết hợp bài: “Chú bộ đội”
+ Đtác hô hấp: 2 tay thả xuôI xuống,đưa tay r trước bắt chéo ngực

+ Đtác tay:Hai tay thay nhau đưa  thẳng lên cao(2- 8)

+ Đtác chân: Đưa một chân ra trước lên cao.(2-8)

+ Đtác bụng: Nghiêng người sang 2 bên(2-8)

+ Đtác bật: Bật luôn phiên chân trước chân sau. (2-8)

+ Hồi tĩnh: Con công
- Điểm danh trẻ tới lớp.

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về bộ đội, công an, giáo viên

- Cùng trẻ trò chuyện về các nội dung của chủ đề.

- Trẻ hoạt động theo ý thích.

	Hoạt động học
	* Thể dục: 

-VĐCB: Bò chui qua cổng 
- TCVĐ: đập và bắt bóng
	* LQV TPVH:
Thơ "Làm Bác Sỹ”
	* KPXH: Trò chuyện về nghề bác sĩ
	*LQV Toán

NB, phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

	*GD Âm nhạc:

+ Hát: Cháu yêu cô chú công nhân

 +Nghe hát: Se chỉ luồn kim ( TT)
 + TCÂN: Nhận hình đoán tên bài hát

	Hoạt động góc.
	Góc đóng vai:
- Chơi đóng vai trò chơi Gia đình, bán hàng, doanh trại bộ đội, lớp học của cô giáo,cô giáo,chú tài xế,bác sĩ,chú công an.

Góc tạo hình: 

- Tô màu, xé, dán, cắt: làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề: cắt, dán ngôi sao trên mũ của bộ đội, công an; vẽ cô giáo, chú bộ đội.

Góc xây dựng/Xếp hình: Xếp hình doanh trại, xây trường học.

Góc âm nhạc: Hát lại hoặc biểu diễn các bài hát đã biết thuộc chủ đề; chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

Góc khoa học/Thiên nhiên: Trò chơi học tập: phân biệt các hình, khối cầu, khối trụ,chơi với cát nước.chăm sóc cây

Góc sách:

+ Làm sách tranh về nghề, xem sách tranh truyện liên quan chủ đề.

	Hoạt động ngoài trời
	1: Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi…

- Nghe kể chuyện/đọc thơ/hát liên quan đến chủ đề.

-Quan sát công viên của một số nghề

-Vẽ hình trên cát

2: Trò chơi vận động:

- Trò chơi: Chuyền bóng, Cảnh sát giao th«ng,mÌo đuổi chim sẻ,« tô và chim sẻ.

- Chơi vận động: Mèo đuổi chuột, thi “Ai nhanh nhất”, (Các trò chơi dân gian; chơi theo ý thích.)

3: Chơi tự do:

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu quay.

	Hoạt động Ăn 
	- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

+ Đi vệ sinh, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

+ Một số trẻ làm nhiệm vụ trực nhật rửa tay trước và giúp cô bày bàn ăn, chuẩn bị chỗ ngủ.

	Hoạt động ngủ
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ thoáng mát, có đủ chiếu, gối...

+ Tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc,



	Hoạt theo ý thích
	- Vận động nhẹ, ăn quà chiều.

- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn.

- Nghe đọc truyện/thơ. Ôn lại bài hát, bài thơ, bài đồng dao.

- Xếp đồ chơi gọn gàng/biểu diễn văn nghệ.

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ chuẩn bị về.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15: NGHỀ DỊCH VỤ 

	       Thứ       

Hoạt động
	Thứ 2

(14/12)
	Thứ 3

(15/12)
	Thứ 4

(16/12)
	Thứ 5

(17/12)
	Thứ 6

(18/12)

	Đón trẻ

-

Chơi theo ý thích

-

Thể dục sáng

-

Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.

 - Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Thể dục sáng: (Tập theo đĩa nhạc).

Tập kết hợp bài: “Chú bộ đội”
+ Đtác hô hấp: 2 tay thả xuôi xuống,đưa tay r trước bắt chéo ngực

+ Đtác tay:Hai tay thay nhau đưa  thẳng lên cao(2- 8)

+ Đtác chân: Đưa một chân ra trước lên cao.(2-8)

+ Đtác bụng: Nghiêng người sang 2 bên(2-8)

+ Đtác bật: Bật luôn phiên chân trước chân sau. (2-8)

+ Hồi tĩnh: Con công
- Điểm danh trẻ tới lớp.

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh nghề, người làm nghề. trò chuyện về các nội dung của chủ đề.

	Hoạt động học
	* Thể dục: 

- VĐCB: Đi thay đổi hướng theo hiêu lệnh.; Ném xa bằng 1 tay. - TCVĐ: Rung chuông vàng.
	* LQ với Văn học: 

+Thơ: " Bé làm bao nhiêu nghề"
	*KPXH: Trò chuyện về  một số nghề dịch vụ trong xã hội
	*LQV Toán
Đếm và tạo nhóm đối tượng có số lượng 7, nhận biết số 7
	*GD Âm nhạc:

Âm nhạc: Dạy hát: “Bác đưa thư vui tính”

                       Nghe hát: “Bài ca xây dựng”                                          TCÂN : “ Tai ai tinh”.


	Hoạt động góc.
	Góc đóng vai: Chơi đóng vai của trò chơi gia ®×nh,b¸n hµng,líp học củ cô giáo, chơi nghề làm tóc...
Góc nghệ thuật: 

- Hát lại hoặc biểu diễn các bài hát đã biết thuộc chủ đề; chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

- Tô màu, xé, dán, cắt: làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề, chơi với đất nặn.

Góc xây dựng/Xếp hình: Xếp Cửa hàng, Siêu thị,xây công viên.
Góc khoa học/Thiên nhiên: Trò chơi học tập: phân biệt các hình, khối cầu, khối trụ.

-Vẽ tự do trên cát,chơi với cát nước

Góc sách:

+ Làm sách tranh về nghề, xem sách tranh truyện liên quan chủ đề.

	Hoạt động ngoài trời
	1: Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi.

-Quan sát và trò chuyện về nghề dịch vụ
-Tham quan cánh đồng lúa

- Nghe kể chuyện/đọc thơ/hát liên quan đến chủ đề.

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên.

2: Trò chơi vận động:
- Người làm đầu, Tập hướng dẫn du lịch.
- Chơi vận động: Các trò chơi dân gian; chơi theo ý thích.cáo ơi ngủ à,lộn cầu vòng,rang rắn lên mây

3: Chơi tự do:

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Hoạt động Ăn 
	- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

+ Đi vệ sinh, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

+ Một số trẻ làm nhiệm vụ trực nhật rửa tay trước và giúp cô bày bàn ăn, chuẩn bị chỗ ngủ.

	Hoạt động ngủ 
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ thoáng mát, có đủ chiếu, gối...

+ Tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc

	Hoạt động theo ý thích
	- Vận động nhẹ, ăn quà chiều.

- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn.

- Nghe đọc truyện/thơ. Ôn lại bài hát, bài thơ, bài đồng dao.

- Xếp đồ chơi gọn gàng/biểu diễn văn nghệ.

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ chuẩn bị về.


d. Dự kiến môi trường giáo dục:
1. Trang trí lớp theo chủ đề. Tạo môi trường sinh động, hấp dẫn trẻ: 

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động
- Các nguyên liệu: vỏ hộp, tranh ảnh hoạ báo, lá cây, xốp, bìa cát tông, rơm, rạ, hột, hạt.

- Bài hát Lớn lên cháu lái máy cày; Cháu yêu cô thợ dệt; Cháu yêu cô chú công nhân, Cháu thương chú bộ đội.
- Truyện: Cô giáo của em; Cô bác sỹ tí hon; Người bán mũ rong.
- Thơ: Bàn tay cô giáo; Bé làm bao nhiêu nghề, chú giải phóng quân.
- Đồng dao, ca dao: Vuốt hột nổ…. 
- Các tranh ảnh về những nghề bé biết.
- Các tranh ảnh về bản thân, 4 nhóm thực phẩm.

2: Giới thiệu chủ đề: - Cho trẻ hát bài " Cháu yêu cô chú công nhân".
- Bài hát này nói về gì?

- Các con nhìn xem hôm nay lớp mình có gì mới? ( Tranh ảnh về những nghề bé biết...).

- Chúng mình biết gì về gia đình của chúng mình?

- Chúng mình cùng tìm hiểu và khám phá chủ đề: “Những nghề bé biết”nhé nhé       
      Đông Triều; ngày     tháng     năm
                                                                                                                                                                 Ký duyệt

                                                                                                                                                          Phó Hiệu Trưởng

                                                                                                                                                           Lưu Ngọc Nhung
